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Ngô Thị Thuận

Trần Công Thắng

Hà Nội- Tháng 1-2003

Phần I. Tình hình sản xuất rau quả Việt Nam

1.1. Đặc điểm sản xuất rau, quả ở Việt Nam 

Việt Nam là một nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa trải dài trên 15 vĩ độ (từ vĩ tuyến 8o đến vĩ tuyến 23o) với mùa đông lạnh ở phía Bắc và nhất là các tỉnh miền núi. Do các đặc điểm đó, Việt Nam có các vùng sinh thái nông nghiệp tương đối đa dạng từ nhiệt đới-ôn đới/cận nhiệt đới ở miền Bắc sang khí hậu nhiệt đới ở miền Nam. Việt Nam có điều kiện tự nhiên và khí hậu phù hợp để phát triển nhiều loại cây rau quả thuộc các dạng, từ quả ôn đới như mận, đào,  đến quả cận nhiệt đới như vải thiều, hay quả nhiệt đới như măng cụt, sầu riêng, và các loại rau vụ đông như dưa chuột, cà chua, khoai tây. 

Hầu hết các loại cây ăn quả được trồng hoặc xung quanh nhà với một vài cây hoặc tại các vườn cây ăn quả tập trung với qui mô nhỏ từ 0,5 ha đến 2 ha. Tuy nhiên, trong những năm gần đây cùng với chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại của nhà nước đã hình thành và phát triển nhiều vườn cây ăn quả có diện tích rất lớn đến vài chục ha, nhất là ở trung du - miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đông Nam Bộ. So với các cây ăn quả, thì rau chủ yếu được trồng tại vườn nhà hoặc các vườn tập trung có qui mô nhỏ hơn nhiều chỉ từ vài trăm m2 đến dưới 1 ha. 

Phần lớn các hộ nông dân trồng rau quả hàng hoá bắt đầu trong những năm gần đây. Theo một điều tra trong năm 2001 của Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) thì khoảng 1/2 nông hộ bắt đầu trồng rau quả từ năm 1990 và có tới 2/3 hộ bắt đầu từ năm 1996. Còn phần lớn thì người dân đã trồng các cây khác trước khi chuyển sang canh tác trồng rau quả. Điều này cho thấy rằng, công cuộc đổi mới của Việt Nam đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho người dân trồng rau quả phát triển, và do vậy đã khuyến khích quá trình chuyển đổi từ những cây trồng khác trước đây, chủ yếu là cây lương thực như lúa gạo, sang những cây có giá trị kinh tế cao, trong đó có rau quả. Những cây ăn quả có mức lợi nhuận hấp dẫn và thị trường tiêu thụ tốt trong nước cũng như xuất khẩu là: nhãn, vải, xoài, đã có tốc độ tăng trưởng cao về diện tích.

Đa số các hộ trồng rau quả sử dụng lao động của gia đình. Tuy nhiên, đối với hộ có vườn trồng tập trung qui mô khá lớn thì việc sử dụng lao động thuê cũng rất phổ biến. Theo điều tra của IFPRI thì có tới 1/4 các hộ có sử dụng lao động thuê bên cạnh lao động của gia đình. 

Những chính sách đổi mới trong nông nghiệp đã tạo ra động lực và điều kiện để kích thích tinh thần sáng tạo và năng lực làm việc của người nông dân. Người nông dân được quyền chủ động quyết định loại cây trồng theo ý muốn và do đó đã nhanh chóng chuyển đổi sang những cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn so với cây lương thực hoa mầu trước đây. Rau và cây ăn quả là một trong những lựa chọn do có mức lợi nhuận cao hơn đáng kể so với lúa. Đồng thời sự lồng ghép của các chương trình như Chương trình phủ xanh đất trống - đồi núi trọc, Chương trình 5 triệu ha rừng cũng góp phần khuyến khích người dân trồng cây ăn quả.

Bên cạnh đó, sự phát triển kinh tế cao và ổn định khiến thu nhập bình quân đầu người đã tăng nhanh trong hơn 15 năm kể từ khi đổi mới. Chính vì thế mà nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng có sự thay đổi, mức tiêu thụ trái cây và rau cao cấp đã tăng nhanh tạo ra nhu cầu tiêu thụ lớn trong nước. Đặc biệt ở những thành phố lớn, nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên những thị trường hấp dẫn khiến các vùng xung quanh đó đã và đang phát triển thành những vành đai “xanh” về rau và cây ăn trái để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân đô thị có mức sống cao. Trong năm 2002, theo tính toán của một cơ quan nghiên cứu thị trường ở Hà Nội, trong một tháng nội thành tiêu thụ trên 20.000 tấn quả, ngoại thành tiêu thụ ít hơn – khoảng 9.000 tấn quả. Như vậy, hàng năm chỉ riêng thị trường Hà Nội tiêu thụ khoảng xấp xỉ 300 ngàn tấn quả
.

Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã mở rộng hơn nữa thị trường xuất khẩu đối với nhiều loại rau quả. Ngày càng có nhiều các doanh nghiệp tham gia vào xuất khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi cho rau, quả Việt Nam thâm nhập vào những thị trường nước ngoài có nhu cầu. Nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tăng nhanh đã thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển liên tục.

1.2. Diện tích và sản lượng rau, quả

1.2.1. Diện tích

* Rau: Hiện nay, tổng diện tích đất trồng trọt của Việt Nam vào khoảng 12,4 triệu ha, trong đó diện tích cây hàng năm chiếm 10.3 triệu ha. Trong những năm qua, diện tích rau đậu tăng khá nhanh. Trung bình trong giai đoạn 1990-2001, diện tích rau đậu tăng bình quân 4.4%/năm. Trong 5 năm gần đây, xu hướng tăng diện tích rau đậu (5.23%/năm) cao hơn so với giai đoạn đầu của thập kỷ 90 (3.56%). Trong khi đó, giai đoạn 1990-2001, diện tích cây hàng năm chỉ tăng bình quân 2.08%/năm, và có xu hướng tăng chậm hơn vào giai đoạn gần đây. Mặc dù có sự tăng trưởng khá cao nhưng diện tích rau đậu chỉ chiếm 6.7% diện tích cây hàng năm và 5.6% diện tích trồng trọt cả nước. (Bảng 1) 

* Quả: Trong tổng 2.13 triệu ha diện tích trồng cây lâu năm, diện tích cây ăn quả đạt 589.4 ngàn ha, chiếm khoảng 27.5% diện tích cây lâu năm và 4.7% tổng diện tích trồng. Trong những năm qua, diện tích cây ăn quả cũng phát triển khá nhanh, đạt tốc độ tăng bình quân 6.5%/năm trong giai đoạn 1990-2001. Trong giai đoạn gần đây (1996-2001), tốc độ tăng diện tích cây ăn quả (9.35%/năm) cao hơn nhiều so với giai đoạn nửa đầu thập kỷ 90 (3.67%/năm). (Bảng 1)  

Bảng 1. Tăng trưởng diện tích cây trồng của Việt Nam giai đoạn 1990-2001

	Chỉ tiêu
	Diện tích gieo trồng  2001 (000 ha)
	Tăng trưởng bình quân hàng năm (%)

	
	
	1990-1995
	1996-2001
	1990-2001

	Tổng diện tích trồng trọt
	12447.5
	2.65
	2.90
	2.77

	Cây hàng năm
	10311.8
	2.26
	1.90
	2.08

	     Rau và đậu
	698.8
	3.56
	5.23
	4.39

	Cây lâu năm
	2135.7
	6.24
	9.13
	7.68

	    Cây ăn quả
	589.4
	3.67
	9.35
	6.51


Nguồn: Niên giám thống kê 1990 – 2001

[image: image6.emf]0

100

200

300

400

500

600

700

800

19751977197919811983198519871989199119931995199719992001

Rau và đậu

Cây ăn quả

Trước năm 1990, diện tích rau qủa cũng có sự tăng trưởng nhưng với tốc độ thấp hơn và không ổn định. Hơn nữa, sự phát triển còn mang tính tự phát, chưa hình thành những vùng chuyên canh như hiện nay.    

Đồ thị 1, miêu tả xu hướng biến động của diện tích rau đậu và diện tích cây ăn quả của Việt Nam từ năm 1975 đến nay. Diện tích rau đậu và cây ăn quả tăng lên một cách liên tục và  có tốc độ khá đều nhau. 

Trong các vùng sinh thái của Việt Nam,  Đồng Bằng sông Cửu long (ĐBSCL) là vùng cây ăn quả rất quan trọng của Việt Nam. Đầu thập kỷ 90, diện tích cây ăn quả ở ĐBSCL chiếm trên 50% diện tích cây ăn quả của cả nước. Từ năm 1995, diện tích cây ăn quả ở ĐBCSCL vẫn tiếp tục mở rộng nhưng với tốc độ thấp hơn các vùng khác, đến nay diện tích cây ăn quả ở ĐBSCL chỉ chiếm 38% diện tích cây ăn quả toàn quốc. Trong những năm 90, diện tích cây ăn quả ở miền núi phía Bắc (MNPB) tăng khá nhanh, hiện nay chiếm khoảng 23% diện tích toàn quốc
. Sự phát triển này cho thấy nhu cầu tiêu thụ quả tăng lên ở thị trường Hà Nội và Trung Quốc. Trong những năm qua, diện tích cây ăn quả ở Đông Nam Bộ cũng tăng khá nhanh (9.3%/năm trong giai đoạn 1990-1999). . Hiện nay, mặc dù chỉ chiếm khoảng 4.5% diện tích cây ăn quả toàn quốc nhưng đây là "trung tâm của sự tăng trưởng" trong công nghiệp nông thôn, sản xuất các sản phẩm ăn trái tươi và chế biến cho thành phố Hồ Chí Minh và để xuất khẩu 
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Một trong những loại cây ăn trái lớn nhất và phát triển mạnh nhất là nhãn, vải và chôm chôm
. Năm 1993, diện tích của các loại cây này thậm chí không được thống kê trong sách niên giám thống kê hàng năm. Từ năm 1994 diện tích các loại cây này tăng gấp 7 lần từ 27 ngàn ha lên 190 ngàn ha, đạt tốc độ tăng bình quân 29%/năm. Hiện nay, diện tích của các loại cây ăn trái này chiếm 29% tổng diện tích cây ăn quả (theo số liệu năm 2001). Vải chủ yếu được trồng ở miền Bắc, chôm chôm trồng ở miền Nam, nhãn thì trồng cả miền Nam và miền Bắc. Chuối cũng là cây trồng rất quan trọng của Việt Nam, chiếm 17% diện tích cây ăn quả (năm 2001). Diện tích trồng chuối tăng trưởng rất thấp, chỉ đạt 1.5%/năm. Lượng chuối sản xuất cho tiêu dùng của hộ gia đình là khá lớn. Diện tích dứa thực sự không có sự tăng trưởng trong những năm  qua, có thể do sự sụp đổ của thị trường COMECON đối với sản phẩm dứa tươi và dứa hộp trong thời gian 1989-1991. Trong giai đoạn 1990-2002, diện tích dứa chỉ tăng bình quân 0.7%/năm.  Ngược lại, diện tích cây có múi và xoài tăng bình quân tương ứng 16.4% và 11%/năm (xem Bảng 2). Những cây ăn quả chính như nhãn, vải, chôm chôm, chuối, dứa, cây có múi, và xoài chiếm khoảng 73% diện tích trồng cây ăn quả của cả nước .

Đến nay, Việt Nam đã hình thành được một số vùng cây ăn quả tạp trung, phân bổ tại một số tỉnh trọng điểm như sau:

· Vải-nhãn-chôm chôm được tập trung chủ yếu ở ĐBSCL và vùng Đông Bắc. Các tỉnh trồng nhiều vải nhãn là Bắc Giang (25,5 nghìn ha), Bến Tre (16,2 nghìn ha), Tiền Giang (13,5 nghìn ha), Vĩnh Long, Sơn La, Hải Dương (xấp xỉ 9,5 nghìn ha);

· Chuối được trồng rải rác ở tất cả các nơi trên toàn quốc. Các tỉnh trồng chuối chủ yếu là Thanh Hoá, Cà Mau (7-8 nghìn ha), Đồng Nai, Sóc Trăng (6 nghìn ha);
Bảng 2: Diện tích gieo trồng một số cây ăn quả chính

                                                                                                                    §VT: 1000 ha

	Năm
	Cam. chanh. quýt
	Chuối
	Xoài
	Dứa
	Nhãn, vải, chôm chôm

	1990
	15
	88
	16
	39
	-

	1991
	21
	89
	15
	38
	-

	1992
	26
	90
	15
	35
	-

	1993
	45
	94
	18
	29
	-

	1994
	55
	92
	30
	29
	27

	1995
	60
	92
	21
	26
	38

	1996
	67
	96
	26
	26
	62

	1997
	67
	92
	31
	26
	91

	1998
	71
	89
	37
	29
	114

	1999
	63
	95
	41
	32
	131

	2000
	68.6
	98.5
	46.7
	36.5
	168.8

	2001
	75
	102.4
	45.2
	35.8
	181

	2002
	78
	105
	46.5
	40
	190

	Tăng trư​ởng hàng năm  1990-2002
	16.4%
	1.5%
	11.4%
	0.7%
	29.0%


Nguồn: Thống kê cây ăn quả - Bộ NN & PTNT

· Cây có múi được trồng chủ yếu ở ĐBSCL, như Cần Thơ (13,1 nghìn ha), Bến Tre, Vĩnh Long (6 nghìn ha). Bên cạnh đó 2 tỉnh Hà Giang và Nghệ An cũng có trên 4 nghìn ha;

· Dứa cũng được trồng tập trung tại ĐBSCL, như Kiên Giang (9,2 nghìn ha), Tiền Giang (7,8 nghìn ha), Bạc Liêu (3,6 nghìn ha);

· Xoài được trồng chủ yếu ở ĐBSCL, như Tiền Giang (6 nghìn ha), Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang (trên 3 nghìn ha). Bên cạnh đó, các tỉnh Bình Phước và Khánh hoá cũng có trên 4 nghìn ha xoài.

1.2.2. Sản lượng

Xu hướng biến động về sản lượng của các loại cây ăn quả khá tương ứng với sự thay đổi về diện tích: sản lượng nhãn, vải, chôm chôm và cay có múi tăng rất nhanh, trong khi sản lượng chuối hầu như không tăng còn sản lượng dứa có xu hướng giảm xuống. Điều đáng chú ý là đối với các loại trái cây chủ yếu, tốc độ tăng diện tích cao hơn tốc độ tăng sản lượng. Điều này cho thấy rằng trong thập kỷ 90,  năng suất của một số cây ăn quả chủ yếu giảm xuống. Trong các loại cây ăn quả, sản lượng dứa giảm nhiều nhất, từ 468 ngàn tấn năm 1990 xuống 185 ngàn tấn năm 1995, giảm trên 60%  và chủ yếu là giảm trong 2 năm đầu thập kỷ 90 (1990-1992). 

Bảng 3:  Sản l​ượng một số cây ăn quả  chính

                                                                                                                     §VT: 1000 tÊn
	Năm
	Cam. chanh, quýt
	Chuối
	Xoài
	Dứa
	Nhãn, vải, chôm chôm

	1990
	119
	1.221
	173
	468
	-

	1991
	121
	1.286
	140
	420
	-

	1992
	160
	1.366
	112
	264
	-

	1993
	250
	1.398
	119
	258
	-

	1994
	286
	1.375
	136
	235
	180

	1995
	379
	1.282
	153
	185
	223

	1996
	445
	1.319
	188
	185
	276

	1997
	393
	1.316
	165
	199
	405

	1998
	402
	1.208
	181
	244
	429

	1999
	405
	1.243
	189
	263
	545

	2000
	426.7
	1124.8
	177.3
	291.4
	616.6

	2001
	442.6
	1248.5
	178.8
	284.5
	654.2

	2002
	485
	1365
	186
	360
	694

	Tăng trưởng hàng năm 1990-2002
	13.7 %
	1.14 %
	1.5%
	-0.6%
	19.1%


Nguồn: Thống kê cây ăn quả - Bộ NN & PTNT

Bảng 4:   Cơ cấu sản l​ượng một số loại rau quả phân theo vùng năm 1999

                                                                                                                                 §VT: %

	Vùng
	Rau
	Quả có múi
	Chuối
	Xoài
	Dứa
	Nhãn, vải, chôm chôm

	§BSH
	29.1
	8.4
	27.7
	0.6
	8.8
	7

	Đông Bắc
	13.3
	8.6
	9.3
	1.1
	3.6
	9.1

	Tây Bắc
	1.6
	0.6
	2.1
	2.1
	0.4
	0.9

	Bắc Trung Bộ
	7.4
	9.5
	7.4
	0.8
	9.3
	1

	Nam Trung Bộ
	6.2
	1.8
	8.2
	7.6
	7.3
	0.1

	Tây Nguyên
	2.1
	0.2
	2.6
	2
	0.9
	0.1

	Đông Nam Bộ
	17.1
	3.9
	14.5
	32.9
	0.6
	14.7

	§BSCL
	23.3
	66.9
	28.2
	52.8
	69.1
	67.1

	Tổng
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Nguồn: Thống kê cây ăn quả - Bộ NN & PTNT

Nghiên cứu những đặc điểm sản xuất rau quả theo vùng cho thấy ĐBSCL chiếm khoảng 2/3 sản lượng cây có múi, dứa và xoài. Sản xuất chuối phân tán hơn, tập trung chủ yếu ở ĐBSCL, Đông nam Bộ và ĐBSH. Đối với rau, ĐBSH là vùng sản xuất lớn nhất, chiếm khoảng 29% sản lượng rau toàn quốc. Điều này là do đất đai ở vùng ĐBSH tốt hơn, khí hậu mát hơn và gần thị trường Hà Nội. Thời tiết mát trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 2 là điều kiện tốt để trồng các loại rau ôn đới như cải bắp, hành, cà chua, củ cải và xúp lơ. ĐBSCL là vùng trồng rau lớn thứ 2 của cả nước, chiếm 23% sản lượng rau của cả nước. Đà Lạt, thuộc Tây Nguyên, cũng là vùng chuyên canh sản xuất rau cho xuất khẩu và cho nhu cầu tiêu thụ thành thị, nhất là thị trường thành phố Hồ Chí Minh.
1.3. Đánh giá chung
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Mặc dù có sự tăng trưởng cao nhưng phát triển cây ăn quả trong thời gian qua phần nào mang nặng tính tự phát của người dân trước mức lợi nhuận do các cây ăn quả đem lại. 

Sản xuất cây ăn quả ở Việt Nam còn rất manh mún, phân tán, chưa có vùng chuyên canh lớn trồng một giống trái cây, không có hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ khép kín như HTX chuyên canh, tổ hợp tác kinh tế... Qui mô vườn cây của phần lớn các hộ trồng rau quả còn rất nhỏ. Việc cung ứng trái cây cho thị trường và cho công nghiệp chế biến được thực hiện bằng hình thức thu gom. Do đó sản xuất không tạo được khối lượng hàng hoá đủ lớn, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, nên khách cần mua lô hàng với khối lượng lớn, ta không đáp ứng được vì không kịp thu gom trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, hiện tượng “vườn tạp” còn khá phổ biến trong các hộ ra đình, vì thế ảnh hưởng rất lớn tới việc sản xuất tập trung nâng cao lượng rau quả hàng hoá và tăng quá trình thương mại hoá đối với các hộ sản xuất rau quả. 

Thêm vào đó, năng suất các cây ăn quả Việt Nam còn thấp so với mức chuẩn trung bình của khu vực cũng như trên thế giới, như năng suất dứa của Việt Nam chỉ đạt bình quân 13 tấn/ha trong khi đó Thái Lan đạt mức 24,5 tấn/ha. Những yếu tố này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của ngành, đặc biệt là khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, nhất là trong giai đoạn hội nhập vào nền kinh tế khu vực, chịu rất nhiều sô cạnh tranh từ Thái Lan, Phi lipin và Indonesia. 

Phần II. Tình hình chế biến rau, quả ở Việt nam

2.1.     Đặc điểm các cơ sở chế biến rau, quả


Sản xuất rau quả ở Việt Nam chủ yếu là các hộ gia đình mà phần lớn các cơ sở chế biến rau quả là các cơ sở chế biến tư nhân, (chủ yếu sử dụng lao động gia đình và ít thuê lao động) nên quy mô chế biến nhỏ, sản xuất mang nặng tính thủ công. Sản phẩm rau quả có tính thời vụ cao, chính vì thế hoạt động của các cơ sở chế biến cũng bị chi phối bởi tính mùa vụ này. Chỉ có đa dạng sản phẩm chế biến thì mới có thể hoạt động được quanh năm. 


Các cơ sở chế biến thường chỉ chế biến hoặc rau hay hoặc quả và chủ yếu là sấy khô, muối và đóng hộp. Phần lớn các cơ sở chế biến chỉ sản xuất một hoặc hai loại sản phẩm và chỉ sử dụng một loại rau hay quả chính. Do đó, chủng loại sản phẩm chế biến rất nghèo nàn.


Qua điều tra 15 % cơ sở chế biến có hợp đồng với người cung cấp nguyên liệu. Lý do chính là họ cho rằng cơ sở của họ nhỏ hoặc giá đầu ra rất biến động. Các hợp đồng mua nguyên liệu hầu hết mới bắt đầu từ năm 1998.

Thông thường các sản phẩm chế biến được bán tới các siêu thị, người xuất khẩu và khách nước ngoài. Hầu hết các cơ sở chế biến có ít nhất một vài sản phẩm xuất khẩu, nhưng trong đó chỉ có ít cơ sở chế biến xuất khẩu trực tiếp. Số cơ sở còn lại bán sản phẩm của họ cho người xuất khẩu hoặc cơ quan đại diện. Các cơ sở xuất khẩu trực tiếp biết được điểm đến các sản phẩm của họ, còn các cơ sở bán cho người xuất khẩu hay các cơ quan đại diện thì không biết sản phẩm của mình được tiêu thụ ở đâu. Chính tính  bị động trong tiêu thụ này làm hạn chế hiệu quả sản xuất cũng như hiệu quả kinh tế của những cơ sở đó.


Hơn nửa cơ sở chế biến rau, quả hiện nay đang phải vay vốn kinh doanh. Hầu hết các cơ sở chế biến vay vốn từ Ngân hàng Nông Nghiệp, gia đình và bạn bè, và Ngân hàng Thương mại. Gia đình, bạn bè, người cho vay tiền là các cơ sở tín dụng khác không đòi hỏi thế chấp. Trái lại, Ngân hàng thường yêu cầu nhà, xưởng hoặc đất làm thế chấp. Các cơ sở chế biến nhỏ thường bị yêu cầu lấy nhà của họ làm thế chấp, trong khi phần lớn các cơ sở vừa và lớn không phải thế chấp. Điều đó là một nghịch lý và nó bóp chết sản xuất nhỏ, thủ công, truyền thống. 


Phần lớn cơ sở chế biến cho biết họ tiến hành các biện pháp để đảm bảo chất lượng đầu ra trong kinh doanh. Bao gồm các biện pháp từ cung cấp nguyên liệu đến các biện pháp đảm bảo chất lượng tại nơi chế biến. Đây chỉ là các biện pháp đơn giản như rửa sạch, loại vật lạ. Số ít cơ sở chế biến (chủ yếu là cơ sở chế biến lớn) có khử trùng nguyên liệu trước khi chế biến.


Biện pháp phổ biến nhất trong chế biến để đảm bảo chất lượng là đảm bảo máy móc và môi trường chế biến sạch sẽ là biện pháp chính mà tất cả các loại hình cơ sở chế biến thực hiện.


Các cơ sở chế biến đều tiến hành các biện pháp để kiểm soát chất lượng sản phẩm nhưng chỉ 15% số cơ sở có chứng nhận chất lượng sản phẩm. Một câu hỏi đặt ra là ai chịu trách nhiệm trước chất lượng sản phẩm chế biến khi chúng đã trôi nổi trên thị trường 


Hầu như tất cả các cơ sở chế biến sử dụng kho dự trữ, nhưng chỉ 3% số cơ sở có kho lạnh. Mặc dù các cơ sở sử dụng kho đơn giản , nhưng tổn thất về số lượng và chất lượng khi lưu kho khá nhỏ. Các cơ sở chế biến cho biết chỉ tổn thất về số lượng 0,51% và về chất lượng 1,5% sản phẩm chế biến lưu kho. Tổn thất về chất lượng bị ở tất cả các loại quy mô, nhưng tỷ lệ tổn thất cao hơn ở cơ sở quy mô nhỏ.

Nguyên nhân phổ biến nhất của tổn thất là ẩm độ và các vấn đề liên quan đến vận chuyển. ẩm độ là nguyên nhân chính làm giảm chất lượng sản phẩm lưu kho. Các vấn đề liên quan đến vận chuyển là nguyên nhân chính làm giảm chất lượng sản phẩm ở phía Bắc, còn ở phía Nam nguyên nhân chính là ẩm độ.

Vì số lượng tổn thất về chất luợng và số lượng sản phẩm lưu kho tương đối thấp nên 3/4 cơ sở chế biến không áp dụng biện pháp gì để giảm tổn thất. 14% cơ sở chế biến có biện pháp để giảm tổn thất bằng cấu trúc mái kho, 11% làm lỗ thông hơi trong cấu trúc kho.       

2.2.     Khối lượng rau, quả chế biến


Khối lượng trung bình nguyên liệu thô cho chế biến khoảng 1400tấn/năm. Số lượng này thường tập trung vào một vài thời điểm trong năm. Tính mùa vụ trong chế biến có thể chia thành 3 giai đoạn: Chính vụ, không chính vụ và đóng cửa. Trung bình các nhà máy chế biến hoạt động khoảng 28 tuần/năm, trong đó 18 tuần là chính vụ, 10 tuần không chính vụ. Cơ sở chế biến lớn có thời gian hoạt động dài hơn (39tuần, 22 tuần chính vụ), các cơ sở chế biến nhỏ hoạt động ngắn hơn (17 tuần, 13 tuần chính vụ) (Bảng 5). Chế biến rau có thời gian hoạt động ngắn hơn chế biến quả có lẽ rau có thời gian thu hoạch ngắn hơn.

Bảng 5: Trung bình số tuần trong năm các nhà máy chế biến hoạt động    

	Quy mô
	Chính vụ
	Không chính vụ
	Tổng

	Nhỏ
	13.0
	4.4
	17.4

	Trung bình
	17.8
	10.0
	27.8

	Lớn
	22.3
	16.5
	38.9

	Quả
	24.4
	8.3
	32.6

	Rau
	14.8
	10.7
	25.5

	Tổng hợp
	22.8
	12.9
	35.8

	Miền Bắc 
	14.6
	4.6
	19.2

	Miền Nam
	21.0
	16.4
	37.3

	Tổng
	17.8
	10.4
	28.2


   Nguồn: Điều tra của IFPRI – Bộ NN & PTNT về ché biến rau, quả


Khối lượng trung bình nguyên liệu chế biến lúc chính vụ khoảng 7,7 tấn/ngày và 4,6 tấn/ ngày lúc không chính vụ. Cơ sở chế biến vừa và nhỏ  trung bình 1,1 tấn/ngày, lúc thời vụ là 2,0 tấn/ngày. Các cơ sở lớn trung bình mỗi ngày là 19 tấn. Có sự khác nhau rất lớn giữa các vùng. Các cơ sở chế biến miền Bắc trung bình chế biến 3,8 tấn nguyên liệu/ngày vào lúc chính vụ, trong khi đó ở miền Nam là 11,6 tấn/ngày. 


63% cơ sở đóng cửa một thời gian trong năm. Lý do chính là không có nguyên liệu cho chế biến. Đây là lý do cơ bản nhất đối với tất cả các loại và quy mô cơ sở chế biến. Ngoài ra, cơ sở đóng cửa do chủ cơ sở có công việc làm ăn khác.


Các cơ sở chế biến có thể hoạt động 19 giờ/ngày, kết hợp với sử dụng tối đa công suất, thì công suất tối đa/ngày đạt 1,3 tấn đối với cơ sở có quy mô nhỏ, 2,5 tấn đối với quy mô trung bình và 22 tấn dối với quy mô lớn. (Bảng 6)

Bảng 6 Công suất chế biến (kg/ngày) theo quy mô, loại DN và vùng

	Quy mô, loại DN và Vùng
	Công suất/giờ
	Tối đa số giờ/ngày
	Công suất tối đa ngày

	Nhỏ 
	80.2
	19
	1343.9

	Trung bình
	157.3
	19
	2482.8

	Lớn
	1817.0
	19
	22051.1

	Quả
	684.9
	13
	8297.9

	Rau
	536.0
	21
	6779.9

	Tổng hợp
	1722.1
	14
	22108.9

	Miền Bắc
	329.4
	19
	4662.9

	Miền Nam
	1073.3
	18
	12975.6

	Tổng
	696.7
	19
	8767.5


  Nguồn: Điều tra của IFPRI – Bộ NN & PTNT về chế biến rau, quả


Hay nói cách khác, vào lúc chính vụ các cơ sở chế biến sử dụng 81 - 96% công suất, phụ thuộc vào vị trí, loại chế biến và quy mô. Vào thời điểm không chính vụ, cơ sở chế biến chỉ hoạt động 29 – 39% công suất. Do vậy hoạt động qúa công suất không phải là vấn đề trong chế biến rau quả, vấn đề là không đủ nguyên liệu cho hoạt động quanh năm.
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Vấn đề hướng tăng khối lượng trong 5 năm qua. Kết quả là khối lượng trung bình nguyên liệu thô cho chế biến tăng đáng kể từ 575 tấn/năm 1996 lên 1396 tấn/năm 2000, với tốc độ là 20%. Tốc độ tăng ở tất cả các cơ sở chế biến rau và quả, các loại quy mô và ở cả hai miền Nam, Bắc. Có lẽ tốc độ này quá cao, bởi trong mẫu điều tra không có các cơ sở phải đóng cửa trong giai đoạn này và mẫu tập trung vào các cơ sở lớn và đang phát triển. Nhìn chung chế biến rau quả đang trong thời kỳ phát triển nhanh.

2.3.     Quản lý chất lượng sản phẩm chế biến


Cơ sở chế biến tiến hành một số biện pháp để đảm bảo chất lượng đầu ra cả trước và sau chế biến. Các biện pháp chung nhất đối với chế biến là đảm bảo máy và môi trường chế biến sạch sẽ. Biện pháp đối với sản phẩm là hun khói, xông hơi và bao gói sản phẩm. Các cơ sở chế biến lớn và chế biến tổng hợp thường xông hơi kho. Duy nhất chỉ tỏi và dưa chuột được chiếu xạ sau khi chế biến.

Chỉ 15 % cơ sở chế biến được cấp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm. Tỷ lệ này phần lớn là thuộc các cơ sở chế biến lớn và trung bình. Tuy các cơ sở chế biến ở Miền Bắc có quy mô nhỏ hơn, nhưng tỷ lệ có giấy chứng nhận chất lượng cao hơn (23%) so với Miền Nam (7%).


18% cơ sở chế biến có chương trình kiểm tra chất lượng. Tỷ lệ này tăng theo quy mô cơ sở và cao ở Miền Bắc và cơ sở chế biến tổng hợp.

Quy trình chính dùng trong kiểm tra chất lượng là Quản Lý Chất Lượng Tổng Thể (TQM)  đến 93% cơ sở áp dụng. HACCP chỉ áp dụng cho kiểm tra chất lượng ở chế biến dưa chuột và mít.


Phần lớn các cơ sở chế biến (54%) đánh giá về mức độ quan tâm đến sức khoẻ và điều kiện vệ sinh là tốt, không phải là rất tốt. Khoảng 41% đánh giá họ thuộc mức độ trung bình. Tự mình xếp hạng cao nhất là các cơ sở chế biến tổng hợp và chế biến quả, thấp nhất là cơ sở chế biến rau.


Cách phổ biến nhất mà các cơ sở áp dụng là đổ chất thải chế biến ra ruộng của mình. Các cơ sở chế biến lớn thì có các bể chứa chất thải. Thanh tra y tế và vệ sinh đến kiểm tra thường kỳ (34%) và thường đến thanh tra các cơ sở lớn và trung bình. Các cơ sở chế biến tổng hợp và chế biến quả đôi khi mới có thanh tra tới. Mặc dù quy mô chế biến nhỏ nhưng các cơ sở ở Miền Bắc thường có nhiều lần thanh tra đến kiểm tra vệ sinh so với Miền Nam. Trung bình mỗi năm thanh tra đến cơ sở 2 lần. Thông thường thanh tra hỏi về các biện pháp vệ sinh, không có cơ sở nào bị phạt liên quan đến điều kiện vệ sinh và sức khoẻ.


Phần lớn các cơ sở chế biến có giếng nước sạch. Giếng là nguồn nước chính đối với cơ sở chế biến quy mô vừa và nhỏ, còn nước máy là đối với cơ sở quy mô lớn. ở Miền Bắc nguồn nước chế biến là giếng thì ở Miền Nam nguồn nước chính là nước máy. Hơn 40% cơ sở có biện pháp đảm bảo nước an toàn. Biện pháp phổ biến nhất là xử lý nước trước khi dùng. (Bảng 7)


Khoảng 1/3 số cơ sở chế biến nói thanh tra nhà nước thường xuyên viếng thăm tuy nhiên tỷ lệ này cao ở các cơ sở lớn và ở Miền Bắc. Họ thuộc nhiều tổ chức nhưng được nhắc đến nhiều hơn cả là thanh tra của Bộ Y tế và Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường. Các cơ sở chế biến vừa và nhỏ thường được thanh tra Y tế viếng thăm trong khi đó thanh tra thuộc Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường thường tới thăm các cơ sở chế biến lớn. Cấp thanh tra chủ yếu là thanh tra cấp tỉnh (2/3 số thanh tra).       

Bảng 7: Tỷ lệ cơ sở áp dụng biện pháp để đảm bảo nước sạch phân theo quy mô, loại hình kinh doanh và vùng (%)

	Quy mô, loại DN và vùng
	%

	Nhỏ 
	35.44

	Trung bình 
	40.00

	Lớn
	42.68

	Quả 
	69.81

	Rau
	21.60

	Tổng hợp
	88.46

	Miền Nam
	37.70

	Miền Bắc
	41.18

	Tổng
	39.42


  Nguồn: Điều tra của IFPRI – Bộ NN & PTNT về chế biến rau, quả

2.4.     Lưu kho sản phẩm


Hầu như tất cả cơ sở chế biến (97%) sử dụng các dạng kho chứa sản phẩm. Phổ biến nhất là sử dụng nhà máy chế biến hay nhà ở làm kho (40%) sau đó là nhà kho (20%). Cơ sở chế biến lớn ít sử dụng nhà làm kho (24%), sử dụng kho kiên cố là 20%, 15% sử dụng kho lạnh hạơc kho kiên cố và 10% cơ sở có kho mát.


11% cơ sở chế biến sử dụng kho lạnh hoặc kho mát và các cơ sở chế biến lớn thường có các loại kho này (25%), các cơ sở chế biến tổng hợp cũng có tỷ lệ cao về kho lạnh hay kho mát (25%). Kho lạnh hay kho mát phổ biến ở Miền Nam (17%) hơn Miền Bắc (3%).


Công suất kho trung bình là 222 tấn, biến động từ 42 tấn ở cơ sở chế biến nhỏ đến 427 tấn ở cơ sở chế biến lớn. Phần lớn chủ cơ sở chế biến có kho (97%) và chủ yếu của riêng họ (98%), chỉ 5% cơ sở chế biến có kho chung. Hầu hết các cơ sở chế biến (97%) có kho thoả mãn nhu cầu của họ.

Số lượng sản phẩm chế biến để trong kho trung bình là 36,3 tấn tối đa là 57 tấn. Trung bình lưu kho với cơ sở lớn là 75 tấn và 6,3 tấn đối với cơ sở nhỏ.

Tổn thất trong lưu kho rất thấp, tổn thất về số lượng và chất lượng không gây biến động lớn giữa quy mô và loại chế biến. Nguyên nhâ chính gây tổn thất là do bị ẩm và chuột (36% và 33% cơ sở chế biến thông báo). Như vậy, tổn thất trong khi lwu kho là rất thấp, nên hầu hết các cơ sở chế biến (77%) không cần biện pháp ngăn cản tổn thất lưu kho. (Bảng 8)

Bảng 8: Loại kho dự trữ

	Loại kho
	Tổng
	Quy mô chế biến
	Loại chế biến

	
	Số lượng
	%
	Nhỏ
	TB
	Lớn
	Quả
	Rau
	Tổng hợp

	Kho không tường bao
	34
	12.64
	15.38
	14.12
	9.43
	28.57
	7.43
	13.16

	Kho kín
	54
	20.07
	24.36
	18.82
	17.92
	26.79
	17.71
	21.05

	Kho kiên cố 
	7
	2.60
	2.56
	2.35
	2.83
	3.57
	1.71
	5.26

	Nhà kiên cố
	26
	9.67
	5.13
	7.06
	15.09
	12.5
	4.57
	28.95

	Nhà không kiên cố
	1
	0.37
	0
	1.18
	0
	0
	0.57
	0

	Silo
	2
	0.74
	0
	2.35
	0
	1.79
	0.57
	0

	Kho mát
	12
	4.46
	0
	1.18
	10.38
	0
	5.71
	5.26

	Kho lạnh
	17
	6.32
	0
	1.18
	15.09
	10.71
	1.71
	21.05

	Nhà ở
	107
	39.78
	52.56
	48.24
	23.58
	12.5
	56
	5.26

	Cửa hàng
	3
	1.12
	0
	1.18
	1.89
	0
	1.71
	0

	Nhà xưởng
	5
	1.86
	0
	2.35
	2.83
	1.79
	2.29
	0

	Loại khác
	1
	0.37
	0
	0
	0.94
	1.79
	0
	0

	Tổng
	269
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


     Nguồn: Điều tra của IFPRI – Bộ NN & PTNT về chế biến rau, quả
2.5.     Nhận xét

Nhìn chung, các cơ sở chế biến rau quả thực hiện hầu hết các hoạt động chế biến như làm khô, muối, đóng hộp. Phần lớn các cơ sở chỉ chế biến một hoặc hai loại sản phẩm và chỉ sử dụng một loại quả hoặc rau là nguyên liệu đầu vào. 

Các sản phẩm chế biến chủ yếu được bán cho các siêu thị, đơn vị xuất khẩu và xuất khẩu. Phần lớn các cơ sở chế biến có ít nhất một vài sản phẩm xuất khẩu, chỉ có ít cơ sở xuất khẩu trực tiếp. Phần còn lại bán cho đại lý hay người xuất khẩu.

Các cơ sở chế biến cho biết họ tiến hành các biện pháp để đảm bảo chất lượng nguyên liệu chế biến, bao gồm các biện pháp đối với người cung cấp nguyên liệu và biện pháp trong khi chế biến. 

Về lưu kho sản phẩm chế biến ít được quan tâm nhiều vì tổn thất về chất lượng và số lượng sản phẩm chế biến trong lưu kho là khá thấp.

Phần III. Tình hình tiêu thụ rau, quả ở Việt Nam

3.1.     Mức tiêu thụ rau, quả
Rau quả luôn là một thực phẩm rất phổ biến trong các bữa ăn tại hộ gia đình Hầu như tất cả các hộ gia đình Việt Nam đều tiêu thụ rau quả. Điều tra năm 1998 cho thấy tất cả các hộ đều tiêu thụ rau, và 93% hộ tiêu thụ quả. Các loại rau quả được tiêu thụ rộng rãi nhất là rau muống (95% số hộ tiêu thụ), cà chua (88%) và chuối (87%). Mức tiêu thụ rau quả bình quân của Việt Nam là 71 kg / người/ năm
. Rau chiếm 3/4 (54 kg), trong khi quả chỉ chiếm phần còn lại (17 kg). Các sản phẩm quan trọng nhất là rau muống - chiếm 31% tổng số lượng rau tiêu thụ , và chuối - chiếm 50% lượng quả tiêu thụ. Giá trị tiêu thụ rau quả hàng năm (bao gồm cả tiêu thụ rau quả nhà tự trồng) là 126.000 đồng/người hoặc 529.000 đồng/hộ. Mặc dù quả chỉ chiếm 1/4 khối lượng rau quả tiêu thụ, nhưng thường có giá cao hơn, nên chiếm gần 40% tổng giá trị. Tiêu thụ rau quả chiếm khoảng 4% tổng giá trị chi phí tiêu dùng. (Bảng 9)

Bảng 9: Số lượng và giá trị tiêu thụ các loại rau quả bình quân đầu ngườivà hộ

	Sản phẩm
	Số lượng (kg/năm)
	Giá trị (1000 đồng/năm)

	
	bq đầu người
	bq
hộ
	bq đầu người
	bq
hộ

	Đậu
	1
	6
	5
	22

	Rau muèng
	17
	72
	16
	70

	Su hào
	4
	15
	5
	22

	Bắp cải
	7
	30
	9
	37

	Cà chua
	6
	26
	11
	45

	Rau khác
	17
	75
	29
	125

	Cam
	3
	12
	11
	41

	Chuối
	9
	37
	16
	68

	Xoài
	1
	6
	7
	31

	Quả khác
	4
	17
	16
	68

	Các loại rau
	54
	224
	76
	321

	các loại quả
	17
	72
	50
	208

	Quả & Rau
	71
	296
	126
	529


Nguồn: MARD-IFPRI, 2001

Tuy nhiên, mức tiêu thụ rau quả giữa các vùng là rất khác nhau. ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh mức tiêu thụ cả rau và quả là cao nhất. Trung bình mức tiêu thụ rau bình quân của Hà Nội và thành phố HCM tương ứng là 106 kg /người/năm và tiêu thụ quả là 53kg/người/năm. Trong khi đó, ở các vùng nông thôn thì mức tiêu thụ rau và quả bình quân đầu người thì thấp hơn nhiều, như miền núi phía bắc (MNPB) chỉ đạt 27 kg rau/năm và 4 kg quả/năm, hay Đồng bằng sông Hồng chỉ có 9 kg quả/năm và 45 kg rau.
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Chủng loại rau, quả tiêu thụ cũng thay đổi theo vùng. Đậu, su hào và cải bắp là những loại rau được tiêu thụ rộng rãi hơn ở miền Bắc; trong khi cam, chuối, xoài và quả khác lại được tiêu thụ phổ biến hơn ở miền Nam. Sự tương phản theo vùng rõ nét nhất có thể thấy với trường hợp su hào với trên 90% số hộ nông thôn ở miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng tiêu thụ, nhưng dưới 15% số hộ ở miền Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long tiêu thụ. ở các khu vực thành thị, tỷ lệ hộ tiêu thụ đối với tất cả các sản phẩm đều cao. 

Nghiên cứu về mức tiêu thụ rau quả trung bình giữa các vùng cho thấy nhu cầu tiêu thụ tại các trung tâm và thành phố lớn cao hơn rất nhiều so với các vùng nông thôn khác trong cả nước . Điều này cho thấy có mức tiêu thụ rau quả phụ thuộc rất lớn vào thu nhập bình quân của các hộ. Nghiên cứu mức tiêu thụ rau quả theo thu nhập
 cho thấy tiêu thụ rau quả theo đầu người giữa của các hộ giàu nhất gấp 5 lần các hộ nghèo nhất, từ 26 kg đến 134 kg. Sự chênh lệch này đối với quả là 14 lần, với rau là 4 lần. Nhu cầu về cam, chuối và xoài tăng mạnh khi thu nhập tăng, nhưng su hào thì tăng chậm hơn rất nhiều. (Hình 4) 

     Đồ thị 4.  Mức tiêu thụ rau quả phân theo nhóm chi tiêu
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Theo số liệu điều tra năm 1998 có tới 43% rau quả mà các hộ gia đình Việt Nam tiêu thụ là do nhà tự trồng. Phần tự trồng với quả cao hơn (54%) đối với rau. Trong số các hộ “thành thị” cũng có tới 8% rau quả do nhà tự trồng
. ở nông thôn, đặc biệt là ở miền Bắc, thì tiêu thụ rau quả nhà tự trồng đóng một vai trò quan trọng hơn rất nhiều. Không có gì ngạc nhiên khi rau quả tự trồng đóng vai trò ít quan trọng hơn đối với các hộ thành thị, chỉ chiếm 8% lượng rau quả họ tiêu thụ. Ngược lại, rau quả tự trồng chiếm 72% lượng rau quả tiêu thụ ở nông thôn miền núi phía Bắc và ít nhất là 60% ở những nơi khác thuộc nông thôn miền Bắc. ở nông thôn miền Đông Nam bộ, các hộ chỉ dùng 27% số rau quả mà họ tự trồng được. (Bảng 10) 

Đối với các hộ nghèo thì nguồn rau quả tự trồng đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với các hộ có thu nhập cao hơn. Phần rau quả tự sản xuất giảm từ 67% đối với các hộ nghèo xuống chỉ còn 18 % đối với các hộ giàu. 

Bảng 10.  Tỷ lệ tiêu thụ rau quả nhà tự sản xuất

	
	Rau
	Quả
	Rau & quả

	Vùng
	
	
	

	Th.phè
	6
	11
	8

	Miền núi phía bắc
	67
	86
	72

	§BSH
	54
	78
	60

	Bắc Trung bộ
	63
	76
	67

	Nam trung Bộ
	47
	58
	49

	Tây Nguyên
	26
	74
	42

	Đông Nam Bộ
	16
	50
	27

	§BSCL
	31
	65
	43

	Phân loại chi tiêu
	
	

	Nghèo
	61
	84
	67

	2
	50
	75
	56

	3
	44
	66
	50

	4
	34
	59
	42

	Giầu
	14
	25
	18

	Tổng
	38
	54
	43


Nguôn: Phân tích điều tra về mức sống của Việt Nam năm 1998

	Hộp 3: Nhu cầu về nước quả ép

	Dự đoán nhu cầu trong nước về nước quả ép sẽ tăng khi thu nhập tăng, nhưng điều đó không đảm bảo cho người sản xuất nước quả có lãi. Công ty nước quả của Anh British Delta Juice đã xây dựng một nhà máy nước quả hiện đại qui mô lớn đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Công ty sản xuất nước ổi, đu đủ và dứa dưới nhãn hiệu Ole. Nhà máy chế biến được thiết kế có công suất 4 triệu tấn nước quả ép và 3000 tấn nước dứa cô đặc một năm. Tuy nhiên giá nguyên liệu cao và nhu cầu không có đã làm công ty phải phá sản. Hiện nay chủ mới đang sửa lại nhà máy để sản xuất sữa hộp.

Dự tính người tiêu dùng Việt Nam tiêu thụ 4 triệu lít nước quả một năm. Tuy nhiên nước quả ép chỉ chiếm có 5% tổng nhu cầu về đồ uống. Dự đoán trà chiếm 42% thị trường đồ uống, bia chiếm 18% và sữa chiếm 10%. Nhu cầu về nước quả ép dự kiến sẽ tăng mạnh trong vài năm tới, nhưng lợi nhuận của việc sản xuất nước quả thì chưa rõ. Nguồn: Vietnam News, 23/6/01


3.2. Thay đổi nhu cầu rau quả Việt Nam trong những năm qua và triển vọng
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Nghiên cứu về nhu cầu rau quả cho thấy, trong những năm qua nhu cầu tiêu thụ rau quả của Việt Nam đã tăng lên đáng kể, nhất là đối với nhu cầu tiêu thụ quả. Lượng tiêu thụ rau bình quân hàng năm tăng từ 53 kg/người năm 1993 lên 54 kg/người năm 1998; và lượng tiêu thụ quả bình quân hàng năm tăng từ 13 kg/người năm 1993 lên 17

kg/người năm 1998. Chính vì thế, tổng lượng rau quả tiêu thụ bình quân đầu người/năm của Việt Nam tăng từ  66kg năm 1993 lên 71 kg năm 1998.

[image: image12.emf]0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

1998 1999 2000 2001


Nghiên cứu biến động nhu cầu tiêu thụ rau quả trong các vùng của Việt nam cho thấy, trong những năm qua sự biến động lượng tiêu rau quả giữa các vùng rất khác nhau. Nhu cầu tiêu thụ rau quả bình quân đầu người tại các thành phố, vùng Đồng Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu long thì co xu hướng tăng lên nhưng tại một số vùng khác như  Bắc Trung Bộ, Miền núi phía Bắc và đặc biệt là Tây Nguyên lại có xu hướng giảm xuống. Nhu cầu tiêu thụ rau quả bình quân đầu người/năm của khu vực Tây Nguyên giảm từ 88kg năm 1993 xuống chỉ còn 48 kg, giảm nhiều ở tiêu thụ rau (từ   74kg/người năm 1993 xuống còn 41 kg/người năm 1998).    


Mặc dù, có sự biến đổi, tăng giảm khác nhau giữa các vùng nhưng nhìn chung là nhu cầu tiêu thụ rau quả của Việt Nam ngày càng tăng và đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng phát triển sản xuất.   


Nghiên cứu về chỉ số co giãn của các loại rau quả theo chi tiêu cho thấy, khi lượng chi tiêu cho cac hộ gia đình tăng thì nhu cầu của hầu hết các rau quả đều tăng và tăng mạnh đối với quả. Hệ số co giãn chi tiêu đối với cầu quả là 1,09.Điều này cho thấy, nếu chi tieu của hộ gia đình tăng 1% thì nhu cầu về qủa sẽ tăng 1,09%, cao hơn mức tăng chi tiêu. Khi chi tiêu của hộ gia đình tăng, nhu cầu về quả tăng mạnh đối với xoài, cam và các loại quả khác. Nhu cầu về các loại rau cũng tăng lên khi chi tiêu tăng nhưng với mức độ thấp hơn. (Bảng 11)    

Bảng 11. Độ co giãn chi tiêu đối với rau và quả

	Sản phẩm
	Độ co giãn

	Rau muèng
	0.40

	Su hào
	0.46

	Bắp cải
	0.70

	Cà chua
	0.88

	Rau khác
	0.48

	Cam
	1.45

	Chuối
	0.79

	Xoài
	1.38

	Quả khác
	1.12

	Các loại rau
	0.54

	Các loại quả
	1.09

	Quả & Rau
	0.74


   Nguồn: Điều tra mức sống của Việt Nam năm 1998

3.3. Thị trường rau, quả nội địa

Hiện tại, thị trường rau, quả ở Việt Nam chủ yếu là thị trường bán lẻ rau qủa tươi, còn các rau quả chế biến được bán tại các cửa hàng, siêu thị: Cụ thể:

* Rau quả tươi: Rau quả tươi do những người gánh hàng rong bán, được bán ở vỉa hè, tại các quầy hàng trong chợ và tại các của hàng chuyên rau quả, mặc dù hầu hết các siêu thị đều bán một số loại rau quả tươi. Trong khi rau tươi trên thị trường hầu hết chỉ được sản xuất ở trong nước, thì quả tươi bán ở Việt Nam lại được sản xuất cả ở Việt Nam và nước ngoài. Một số loại quả tươi như quýt, táo, nho, cam và dưa được nhập khẩu từ Trung Quốc. Một khối lượng nhỏ quả tươi, chủ yếu bán ở siêu thị và các cửa hiệu, được nhập từ những nước khác. Ví dụ như táo và nho nhập từ Mỹ, táo từ Niu Di Lân, xoài và me từ Thái Lan, bí ngô từ Hàn Quốc và quả Kivi từ ý.

Kênh tiêu thụ rau, quả tươi: 
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Ghi chú: Người sản xuất rau quả thường, hữu cơ, an toàn (sạch) có thể đem bán trực tiếp sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng (bán lẻ). Hoặc bán cho những người thu gom, mua buôn (trung gian).

* Quả chế biến: Dạng quả chế biến chính là nước quả, ô mai, mứt, quả sấy khô và một số quả đóng hộp. Nước xirô quả cũng được sản xuất và bán ở Việt Nam. ở siêu thị cũng như ở nhiều các cửa hàng nhỏ hơn có thể mua rất nhiều loại nước quả khác nhau. Ví dụ như nước táo, cam, dứa, vải, chôm chôm, đào và xoài. Các loại nước quả phổ biến nhất như nước cam, nước táo và nước hoa quả tổng hợp có thể mua với nhiều loại nhãn mác khác nhau. Có hai nhãn hiêu nổi trội trong nước và một số nhãn hiệu nhập khẩu. Hơn nữa, ngày càng có nhiều nước quả chất lượng cao được sản xuất trong nước. Có thể nhận thấy rõ các nhãn hiệu hàng đầu trong nước là Vinamilk và Delta. Các công ty này tung ra thị trường hàng loạt các loại nước quả, gồm cả những loại có vẻ hơi ngoại lai như nước xoài, nước ổi, nước mãng cầu. Nước quả ngọt đóng lon được nhập chủ yếu từ Malaysia, Thái Lan và Singapore, mặc dù một số sản phẩm trong nước cũng đã xuất hiện. Cũng có thể mua các sản phẩm đồ uống sữa chua hoa quả sản xuất trong nước chủ yếu ở siêu thị.


Có rất nhiều loại quả đóng hộp được bán tại các cửa hàng, siêu thị. Mặc dù đại đa số các sản phẩm này là nhập khẩu, nhưng cũng có một vài sản phẩm đóng hộp được sản xuất ở trong nước. Sản phẩm trong nước bao gồm: mơ, vải, chôm chôm, anh đào, dứa đóng hộp.


¤ mai và hoa quả sấy rất phổ biến ở Việt Nam, và được bán tại các quầy hàng ở chợ, tại các cửa hàng và siêu thị. ¤ mai gồm có ô mai mơ, mận, khế, quýt, táo, trám, bí ngô, dừa, mít và chuối. Tương tự, có rất nhiều loại quả sấy khô với chất lượng khác nhau như: hồng, nhãn, vải, táo, dâu tây, mít, chuối và rất nhiều quả khác nữa. Hầu như tất cả các loại ô mai và quả sấy được sản xuất trong nước. Chỉ có một số ít quả sấy khô như mận, mơ và táo là nhập khẩu và được nhập từ Trung Quốc, Pháp và úc.

Mứt quả bán chủ yếu ở các siêu thị và được nhập khẩu rất nhiều, mặc dù lượng mứt qủa sản xuất trong nước có chiều hướng tăng lên. Công ty lớn nhất trong nước có lẽ là Les Vergers du Mekong (Những vườn quả Mêkông) cho ra rất nhiều loại mứt quả như dâu tây, mận, dứa, ổi, quả mâm xôi, bưởi, quýt và đu đủ. Một số các cửa hàng nhỏ cũng bán các loại mứt hoa quả tự làm lấy như mứt dứa, mận, cam và quả khác.       


Nước xirô hoa qủa được sản xuất trong nước và chủ yếu gồm các sản phẩm từ cam, nho, dâu đất, dứa, vải, chôm chôm, táo và đào. Chỉ có duy nhất một nhãn hiệu trong nước có mặt tại các siêu thị và ở một vài cửa hàng.

* Rau chế biến: Đại đa số rau chế biến là rau được đóng hộp hoặc dưa muối, tuy nhiên cũng có một số loại rau được ép lấy nước và sấy khô. Các loại rau đóng hộp phổ biến gồm có ngô bao tử, ngô hạt ngọt, nấm, măng, dưa chuột bao tử, rau hỗn hợp, đậu Hà Lan. Các sản phẩm này được sản xuất trong nước với Vegetexco là nhà cung cấp chính cũng như được nhập từ một số nước. Các nhà sản xuất trong nước cung cấp chủ yếu các sản phẩm đóng hộp như nấm, măng, ngô bao tử và ngô hạt ngọt. Các nhãn hiệu nhập với tư cách là các sản phẩm bổ sung cũng có thể mua, đó là rau hèn hợp, đậu Hà Lan, nhiều loại đậu khác và măng tây. Đại đa số sản phẩm cà chua đóng hộp tại các cửa hàng và siêu thị trong nước là nhập ngoại. Không chỉ các siêu thị mới có bán rau đóng hộp mà nhiều cửa hàng nhỏ và vừa cũng bán.


Ngày càng có nhiều loại rau dưa muối. Một vài cửa hàng nhỏ cũng như đại đa số các siêu thị bán rất nhiều các sản phẩm rau đóng hộp sản xuất chủ yếu ở trong nước và thường giới thiệu các sản phẩm mới. Đó là ngô bao tử, nấm, măng, dưa chuột bao tử và cà pháo đóng hộp. Hầu hết các loại rau dưa muối mang nhãn hiệu trong nước, mặc dù vậy cũng có một số nhãn hiệu nhập ngoại của Trung Quốc, Nhật nhưng cũng chỉ có ở một số ít siêu thị.


Nước sốt cà chua do Vinamilk sản xuất cũng có mặt ở hầu hết các siêu thị. Các nước ép rau khác (ví dụ như nước cà rốt) trong quá trình điều tra không thấy bán. Nước cà rốt nhập ngoại chỉ có thể tìm thấy ở các siêu thị.


Ngoại trừ sản phẩm như tỏi, hành và nấm, thì rau khô là rất hiếm. Tuy nhiên, gừng khô và ô mai gừng rất phổ biến ở Việt Nam và có thể mua tại các quầy hàng ở chợ cũng như trong siêu thị.


Rau đông lạnh chỉ có thể mua với khối lượng nhỏ và chủng loại sản phẩm cũng hạn chế. Chỉ có một số sản phẩm như ngô hạt ngọt, đậu Hà Lan và một số quả đậu là có thể tìm mua được. Trong khi hầu hết các sản phẩm này được nhập từ các nước Châu Âu và úc, thì một vài sản phẩm vẫn được sản xuất trong nước. Sản phẩm rau đông lạnh phổ biến nhất trong nước là các rau họ đậu do một nhà sản xuất ở Đà lạt cung cấp. Tuy nhiên, các sản phẩm này chỉ có thể mua ở một số siêu thị và một số cửa hiệu chuyên rau cao cấp.

Kênh tiêu thụ rau, quả chế biến:













3.4.    Tình hình xuất nhập khẩu rau, quả Việt Nam

3.4.1. Xuất khẩu rau, quả    

Lịch sử xuất khẩu rau, quả: Sản xuất rau quả có từ rất lâu ở Việt Nam. Tuy nhiên Việt Nam mới chỉ xuất khẩu rau quả trong một vài thập kỷ gần đây. Trong thập kỷ 60,70 và 80, Việt Nam chủ yếu trao đổi buôn bán với Liên Xô và thành viên khối Đông âu, đặc biệt là khi Việt Nam chính thức gia nhập vào Cộng đồng Hỗ trợ Kinh tế (COMECON)  - một tổ chức hợp tác phát triển thương mại giữa Liên Xô với các nước XHCN khác. Việt Nam và Cu Ba là hai nước nhiệt đới duy nhất trong COMECON, do đó Việt Nam là nước cung cấp quả nhiệt đới chính cho Liên Xô và các nước Đông Âu. 

Giống như các sản phẩm xuất khẩu khác, rau quả cũng được xuất khẩu thông qua các hiệp định song phương giữa hai quốc gia. Do giá cả chưa được định theo cơ chế thị trường nên thương mại giữa các thành viên khối COMECON chỉ dưới hình thức hàng đổi hàng. Do thương mại chủ yếu thông qua các hợp đồng hàng đổi hàng song phương nên rất khó để có thể biết chính xác giá trị xuất khẩu.  Theo tính toán của FAO, xuất khẩu rau quả trong thập kỷ 70 của Việt Nam đạt khoảng 8-15 triệu đô la/năm, tương đương với 200-300 USD/tấn, cho thấy các nước này chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng giá trị thấp
. 

Một trong những hạn chế sản xuất và xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong những thập kỷ 70-80 là do chính sách của Nhà nước lúc đó vẫn tập trung vào đẩy mạnh sản xuất lương thực, nhất là sản xuất lúa gạo, nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân và giảm nhập khẩu gạo. Cho đến khi Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 6 tiến hành, một loạt chính sách trong phong trào đổi mới, nhằm khuyến khích sự phát triển của khu vực tư nhân, tập trung nhiều hơn vào sản xuất nông sản giành cho xuất khẩu và nhất là sau nghị quyết khoán 10 (năm 1988) sản xuất hàng hoá mới thực sự phát triển. Rau quả cũng như những ngành hàng khác được sản xuất thương mại hoá phục vụ tốt hơn nhu cầu trong nước và định hướng xuất khẩu mạnh hơn. Chính những thay đổi về mặt chính sách và hỗ trợ xuất khẩu rau quả đã góp phần mở rộng xuất khẩu, tăng kim ngạch từ 35 triệu USD năm 1980 đến 50 triệu USD năm 1990. 

Trong giai đoạn 1989 - 1991, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa rơi vào khủng hoảng, gây ra sự sụp đổ của COMECON và làm gián đoạn trao đổi thương mại giữa các nước thành viên. Thêm vào đó, suy thoái kinh tế cũng làm giảm cầu nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam. Sự sụp đổ của khối COMECON và xu thế tự do hoá thị trường đòi hỏi phải có sự điều trỉnh sâu sắc hơn, nhất là về vấn đề định hướng và tìm bạn hàng xuất khẩu. Thay vì chỉ thực hiện các hiệp định thương mại Chính phủ song phương, các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả phải tìm kiếm và đàm phán hợp đồng với người mua. Bên cạnh đó, họ phải xác định và mở ra những thị trường mới, đặc biệt là ở Châu á. Kết quả là, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã giảm mạnh từ 9535 tấn năm 1989 xuống còn 450 tấn năm 1991
.

Nhưng chỉ trong vòng một vài năm, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đã bắt đầu tăng mạnh trở lại và đạt với tốc độ rất nhanh trong những năm gần đây. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 56 triệu USD năm 1990 lên trên 300 triệu USD năm 2001. Sự tăng trưởng nhanh về kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam do nhiều nguyên nhân, trong đó chịu tác động mạnh của (i) chính sách mở rộng phát triển thương mại, (ii) sự tham gia của các thành phần trong hoạt động xuất khẩu, (iii) các nhà nhà xuất khẩu (tư nhân hoặc nhà nước) tăng cường khả năng xác định thị trường mới và đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng và an toàn thực phẩm của các thị trường này, (iv) do tác động của các chính sách vĩ mô như chính sách tỷ giá hối đoái thả nổi và (v ) cuối cùng là do sự tăng lên trong nhu cầu nhập khẩu tiêu thụ của các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…


[image: image3]
Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Thông tin NN&PTNT, xuất khẩu rau quả năm 2002 lại có chiều hướng giảm xuống. Tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2002 chỉ đạt khoảng 223 triệu USD. Nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu giảm xút và lượng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, một thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất, gặp khó khăn, đặc biệt là đối với các loại quả tươi.


Hiện nay Việt Nam vẫn đang tích cực phát triển sản xuất rau quả, không ngừng đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại nhằm tăng lượng xuất khẩu rau quả. Theo kế hoạch,Việt Nam đang phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu rau quả là 1 tỷ USD vào năm 2010. Đây thực sự là một mục tiêu rất khó có thể đạt được. Tuy nhiên về tiềm năng thì Việt Nam là nước có những lợi thế có thể tăng khả năng xuất khẩu rau quả trong thời gian tới. 

* Các thị trường xuất khẩu rau quả chính của Việt Nam 
Số liệu thống kê gần đây chỉ ra rằng Trung Quốc chiếm hơn một nửa (56%) xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Tiếp theo là Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật, mỗi thị trường chiếm từ 5-10% xuất khẩu của Việt Nam. Các nước khác chiếm dưới một phần tư (1/4) xuất khẩu của Việt Nam 

Trung Quốc: 

Mặc dù xuất khẩu rau quả của Trung Quốc hiện nay lớn gấp 10 lần nhập khẩu
, nhưng hoạt động xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc trong những năm gần đây gia tăng đáng kể. Việt Nam có một số lợi thế sau đây:

· Trung Quốc rất gần Việt Nam, giảm chi phí vận chuyển và tăng lượng xuất khẩu rau quả tươi dễ hỏng.

Bảng 12. Kế hoạch mở rộng xuất khẩu nông sản đến năm  2010 

	Cây
	Năng suất

(t/ha)
	Kim ngạch XK (Triệu USD)
	Đầu tư (Triệu USD)
	Lao động (1000 người)

	
	
	2005
	2010
	
	

	Rau và cây gia vị
	
	200
	690
	408
	850

	  Măng tây
	10
	50
	200
	90
	400

	  Măng tre
	13
	50
	150
	45
	60

	  Nấm
	-
	30
	100
	65
	100

	  Đậu
	25
	20
	60
	45
	120

	  Khoai sọ
	11
	10
	30
	2
	45

	  Cà chua
	40
	10
	30
	6
	30

	  Hạt tiêu
	16.5
	30
	100
	140
	55

	  Cây gia vị khác
	
	-
	20
	15
	40

	Cây ăn quả
	
	120
	350
	42
	155

	 Chuối
	25
	30
	100
	8
	60

	 Cây có múi
	15
	10
	30
	5
	15

	 Vải
	10
	5
	10
	2
	5

	 Xoài
	12
	5
	10
	2
	5

	Cây ăn quả khác
	
	20
	50
	5
	10

	Hoa và cây cảnh
	
	10
	60
	5
	110


Nguồn: Dự án Phát triển rau quả và cây cảnh Việt Nam, 2000-2010
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· Thị trường Trung Quốc rất lớn và đang phát triển. Dân số đông và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh tạo ra nguồn cầu lớn đối với các sản phẩm không thiết yếu như chăn nuôi và rau quả.

· Hiện nay, yêu cầu của lục địa Trung Quốc về an toàn và chất lượng thực phẩm nhập khẩu không cao như các nước nhập khẩu chính khác như Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Singapore

· Cả hai nước đều đang thực hiện các biện pháp tăng cường thương mại, mặc dù áp lực bảo hộ đôi khi cũng gây ra hạn chế thương mại nhất định.

Bảng 13: Các nước nhập khẩu rau quả chính của Việt Nam năm 2001

	Nước
	Trị giá nhập khẩu (000 USD)
	Tỷ trọng trong tổng xuất (%)

	Trung Quốc
	131.608
	46,8

	Đài Loan
	20.424
	7,3

	Hàn Quốc
	18.946
	6,7

	Nhật Bản
	13.342
	4,7

	Liên bang Nga
	5.03
	1,8

	Hồng công
	4.045
	1,4

	Campuchia
	2.27
	0,8

	Hà lan
	2.22
	0,8

	In®«nªxia
	2.188
	0,8

	Italia
	2.186
	0,8

	Pháp
	1.914
	0,7

	Mỹ
	1.874
	0,7

	¤ xtr©ylia
	1.822
	0,6

	Singapore
	1.687
	0,6

	Lào
	1.626
	0,6

	Đức
	1.555
	0,6

	Cana®a
	1.269
	0,5

	Malaixia
	1.264
	0,4

	Thuỵ Sỹ
	1.155
	0,4


Kết quả là, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc tăng từ trên 10 triệu USD năm 1998 (chiếm 36% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam) đến 120 triệu USD năm 2000 (chiếm 58% tổng giá trị xuất khẩu) và lên tới 131 triệu USD năm 2001. Trên thực tế, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc có thể cao hơn do chưa tính được giá trị thương mại tiểu ngạch qua biên giới.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu xoài, vải, nhãn, chuối, thanh long, dừa và dứa sang Trung Quốc qua các tỉnh biên giới Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Tỉnh hải đảo Hải Nam cũng nhập khẩu dừa để chế biến sữa dừa.

Tuy nhiên, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc đang gặp một số khó khăn. Cầu thị trường Trung Quốc không ổn định. Sản phẩm rau quả của Trung Quốc có tính cạnh tranh cao và bản thân Trung Quốc đã là nước xuất khẩu rau quả lớn. Chính vì thế mà xuất khẩu rau quả của Việt Nam năm 2002 giảm xút, phần nhiều do ảnh hưởng khó khăn trong việc xuất khẩu sang thị trường này. Tuy nhiên, nhiều nhà xuất khẩu rau quả Việt Nam cho rằng Việt Nam vẫn có tiềm năng mở rộng xuất khẩu sang Trung Quốc đạt tới hàng trăm triệu USD/năm.

Đài Loan và Nam Triều Tiên:

Trong những năm gần đây, Đài Loan và Nam Triều Tiên đã trở thành các thị trường nhập khẩu rau quả quan trọng của Việt Nam. Đài Loan là nước nhập khẩu rau quả lớn thứ hai của Việt Nam với giá trị 20,8 triệu USD năm 2000, chiếm 10% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Cũng trong năm 2000, Nam Triều Tiên nhập khẩu 13,7 triệu USD rau quả Việt Nam (chiếm 6%). 

Năm 2001, lượng xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Đài Loan không giảm nhưng xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng lên khá mạnh và đạt xấp xỉ 19 triệu USD. Hai thị trường này có các lợi thế như khoảng cách vận chuyển ngắn, chi phí vận chuyển thấp và mức sống dân cư cao (cho thấy có nhu cầu rau quả cao). Trong một số trường hợp, các thị trường này cũng tạm nhập tái xuất rau quả. 

Nhật Bản:

Về lâu dài, Nhật Bản là thị trường có nhiều tiềm năng. Hàng năm Nhật Bản nhập khẩu trung bình 5,8 tỉ USD rau quả, đứng thứ 4 trên thế giới, chủ yếu là nhập từ Thái Lan (đạt kim ngạch 50-60 triệu USD rau quả tươi và 60-80 triệu SUD rau quả chế biến).

Hiện nay, giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Nhật còn thấp, đạt 11,7 triệu USD năm 2000 và 13 triệu USD năm 2001, thấp hơn nhiều kim ngạch của các thị trường khác vào Nhật Bản như Đài Loan, Trỉều Tiên, các nước Đông Nam á và Trung Quốc. Khó khăn lớn nhất đối với việc xuất khẩu rau quả sang thị trường Nhật Bản là yêu cầu của thị trường này về chất lượng, an toàn, vệ sinh, bao bì và nhãn mác rất cao. Hơn nữa, cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu rất lớn.

Tuy nhiên, tiềm năng xuất khẩu rau quả sang Nhật Bản rất lớn. Kinh nghiệm cho thấy cách tốt nhất để thâm nhập thị trường Nhật Bản là hợp tác với các công ty Nhật Bản để được hướng dẫn về cách lựa chọn giống, phương thức xuất khẩu, chế biến, đóng gói và vận chuyển. Một số công ty Việt Nam đã áp dụng phương thức này, trong đó có các công ty ở Nam Định, TP HCM và Đà Lạt. 

Các nước ASEAN:

Các nước ASEAN hiện chưa nhập khẩu nhiều rau quả Việt Nam
. Trong giai đoạn gần đây, mỗi năm Singapore, Malaysia và Indonesia chỉ nhập khẩu 1-2 triệu USD rau quả của Việt Nam. Lợi thế xuất khẩu rau quả sang các nước ASEAN của Việt Nam là khoảng cách gần, thuộc khối AFTA và có hệ thống thương mại tự do. Tuy nhiên, điều kiện sinh thái ở các nước này tương tự như Việt Nam, nên họ có thể là đối thủ cạnh tranh hơn là thị trường tiềm năng cho các sản phẩm vườn của Việt Nam. Vì thế Việt Nam cần hợp tác với các nước ASEAN để tận dụng công nghệ và kỹ năng của các nước này và ngược lại các nước ASEAN có thể tận dụng lao đông rẻ và các điều kiện đang phát triển khác của Việt Nam. 

Các thị trường khác:

úc: xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang úc còn rất hạn chế, 1,4 triệu USD năm 2000 và 1,8 triệu USD năm 2001. Yêu cầu về chất lượng và vệ sinh dịch tễ rất khắt khe. Là một quốc đảo có điều kiện tự nhiên phong phú với các loài dộng thực vật đa dạng, úc đặc biệt lo ngại sự lây lan bệnh tật từ các quốc gia khác. Theo các chuyên gia, nếu khai thác tốt khả năng hợp tác, úc có thể được coi là một thị trường tiềm năng trong tương lai.

Châu Âu: do khoảng cách xa và chi phí vận chuyển cao (và có nhiều nguồn cung cáp sản phẩm nhiệt đới tươi gần Châu Âu) nên Châu Âu chỉ nhập khẩu các sản phẩm vườn chủ yếu của Việt Nam như rau quả đóng hộp, nước quả và hạt tiêu. Pháp, Hà Lan, ý, Anh, Thuỵ Sĩ và đặc biệt là Đức nhập nhiều sản phẩm dứa đóng hộp, nước quả và các loại rau quả đóng hộp khác. Việt Nam xuất khẩu rau quả và hạt tiêu sang 15 nước trong khu vực này, tăng kim ngạch từ 30 triệu USD năm 1999 đến 40 triệu USD năm 2000.

Bắc Mỹ: các thị trường này hoàn toàn mới đối với các nhà xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Trong những năm gần đây,Việt Nam xuất khẩu rau quả và hạt tiêu sang Mỹ, Canada, Mehico và Brazil với giá trị 13,5 triệu USD, trong đó riêng Mỹ nhập khẩu 12,2 triệu USD. Đây là con số quá nhỏ so với một thị trường lớn như vậy. Mỹ là nước nhập khẩu rau quả lớn nhất trên giới với kim ngạch 10 tỉ USD năm 1999.

Hiệp định Thương mại song phương Việt Mỹ đã tạo điều kiện cho Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm vườn sang Mỹ. Doanh nghiệp Mỹ hiện đang đến Việt Nam để khai tác tiềm năng này. tuy nhiên để gia nhập vào thị trường Mỹ, Việt Nam sẽ phải đối mặt với các hàng rào nghiêm ngặt như an toàn và vệ sinh thực phẩm cũng như cạnh tranh mạnh mẽ của các nước cung cấp khác như Mỹ La tinh, đặc biệt là Mehico, Trung Mỹ và Chi lê.

Nga và các nước Đông Âu: như đã nói ở trên, các nước Đông Âu là thị trường nhập khẩu rau quả chính của Việt Nam trong thập kỷ 80 với các sản phẩm như cải bắp, cà rốt, khoai tây, hành, tỏi, chuối, cam và các loại rau quả đóng hộp khác. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh từ khi khôi COMECON sụp đổ. Theo thống kê của Bộ Thương Mại, năm 1996 Nga chiếm 21% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, nhưng đến năm 2001, con số này giảm xuống còn 2% (tương đương với khoảng trên 5 triệu USD). Năm 1999, Việt Nam xuất khẩu quả đóng hộp, chuối khô và các loại quả khác sang Nga, Ba Lan, Ukraina, CH Séc, Hungari và Bulgary. Có một số tín hiện cho thấy nền kinh tế Nga và các nước Đông Âu khôi phục sẽ giúp đẩy mạnh nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam.
3.4.2. Nhập khẩu rau quả

Trong những năm gần đây, tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam tăng lên đáng kể, mặc dù các số liệu thống kê rất khác nhau. Theo số liệu của FAO, nhập khẩu rau quả tăng từ mức 0 năm 1990 đến 11 triệu USD năm 1995 và khoảng 20 triệu USD năm 1998
, chủ yếu là nhờ tự do hoá thương mại (hàng rào thuế quan và phi quan thế giảm) và mức sống của người dân Việt Nam tăng. Nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là ở khu vực thành thị có sức mua tốt, ngày càng đa dạng hoá tiêu dùng, không chỉ ăn gạo như trước đây mà cả các sản phẩm chăn nuôi và rau quả. Việt Nam nhập khẩu chủ yếu táo, lê, quýt và đào của Trung Quốc (chiếm tỉ lệ lớn nhất); sầu riêng, xoài, măng cụt và vú sữa của Thái Lan; nho và táo của Mỹ (theo USDA trị giá 2,3 triệu USD); kiwi và táo của New Zealand. Các sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ ở Hà Nội, TP HCM và các thành phố lớn khác.

Giá trị nhập khẩu thực tế có thể cao hơn số thống kê do lượng nhập khẩu tiểu ngạch từ Trung Quốc và Thái Lan (qua Cam pu chia)  không được thống kê đầy đủ. Tuy nhiên, nếu tính cả lượng nhập khẩu tiểu ngạch, thì nhập khẩu rau quả của Việt Nam chắc chắn vẫn nhỏ hơn lượng xuất khẩu.

Bảng 14.  Nhập khẩu một số loại rau quả của Việt nam (1998)

	Sản phẩm
	Kim ngạch nhập khẩu
	Nước dẫn đầu

	 
	(1000 US$)
	

	Táo
	10.413
	Trung Quốc

	Quýt
	5.395
	Trung Quốc

	Nho
	3.324
	Mỹ

	Lê
	8.837
	Trung Quốc

	Rau sạch khác
	548
	Trung Quốc

	Rau sơ chế
	180
	Trung Quốc

	Tổng
	28.697
	


Ghi chú:  Tổng KN nhập khẩu không bao gồm nhập khẩu các quả thứ yếu.

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ (2001)

Trong hoàn cảnh tự do hoá ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là khi Việt Nam thực hiện Thoả thuận Tự do Thương mại ASEAN (AFTA), người sản xuất rau quả Việt Nam sẽ phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt của các nước khác như Thái Lan, Malaysia và Indonesia và đặc biệt là Philipin. Trước đây, thuế nhập khẩu rau quả (40%) cao bằng thuế đánh vào các sản phẩm tiêu dùng khác không được coi là thiết yếu. Khi gia nhập ASEAN, Việt Nam cam kết sẽ gia nhập vào AFTA, một bộ phận quan trọng của hệ thống Thuế Ưu đãi Hiệu lực chung (CEPT).

Giống như các mặt hàng nông sản khác, rau quả được coi là nhạy cảm hơn các mặt hàng khác nên lịch trình giảm thuế lâu hơn nhiều. Thuế nhập khẩu đánh vào hàng hoá nói chung và hàng nông sản nói riêng (trong đó có rau quả) đang giảm dần. Thuế suất rau quả tươi áp dụng từ năm 1999 đến nay trong khuôn khổ của CEPT là 15% đối với các nước ASEAN và 30% đối với các nước khác. Thuế rau quả chế biến cao hơn nhiều (40%). Theo quy định, đến năm 2006, thuế nhập khẩu rau quả từ các nước ASEAN sẽ không được vượt quá 5% ( Bảng 15, 16, 17).

Tự do hoá nhập khẩu có tác động nhất định, tuy nhiên người sản xuất rau quả tươi không phải đối mặt với cạnh tranh nhập khẩu lớn như người chế biến. Nhập khẩu rau quả tươi sẽ tăng chút ít khi nhập khẩu được tự do hoá, có ảnh hưởng nhất định đến người sản xuất các loại quả đã được nhập khẩu (như táo) nhưng việc giảm các hình thức bảo hộ đôí với cơ sở chế biến sẽ có tác động  tiêu cực hơn đối với ngành chế biến.

Bảng 15.  Lịch trình giảm thuế để thực hiện khu vực mậu dịch tự do ASEAN  
	Mã
	Sản phẩm
	Mức thuế gần đây
	98
	99
	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	0701.00
	Khoai tây tươi hoặc đông lạnh
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	0702.00
	Cà chua tươi hoặc đông lạnh
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	0703.00
	Hành và tỏi tươi hoặc đông lạnh
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	0704.00
	Cải bắp, súp lơ, và một số loại rau ăn được khác tươi hoặc đông lạnh
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	0705.00
	Rau diếp và rau diếp quăn tươi hoặc đông lạnh
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	0706.00
	Cả rốt, củ cải và củ cải đường, cần tây, các loại cây lấy củ và rau ăn tương tự tươi và ướp lạnh,
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	0707.00
	Dưa chuột tươi và đông lạnh
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	0708.00
	Dậu bóc hoặc chưa bóc vỏ tươi hoặc đông lạnh
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	0709.00
	Các loại rau tươi hoặc đông lạnh khác
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	0710.00
	Các loại rau đã hoặc chưa hấp chín ướp đông
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	0711.00
	Các loại rau bảo quản tạm thời (Ví dụ, muối rau hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản  khác nhưng không ăn ngay được
	20
	15
	15
	10
	10
	10
	5
	5
	5
	5

	0712.00
	Rau khô đã cắt hoặc chưa cắt, thái lát, ép hoặc nghiền thành bột không qua sơ chế
	25
	25
	25
	20
	20
	15
	15
	10
	10
	5

	0713.00
	Rau khô, đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ hoặc đậu vỡ
	25
	25
	25
	20
	20
	15
	15
	10
	10
	5

	0714.00
	Sắn, dong, khoai lang, các loại cur rễ tương tự khác có hàm lượng tinh bột hoặc co chứa chất Inulin cao, tươi hoặc vỡ, cắt lát mỏng hoặc chưa thái làm thành dạng viên 
	10
	7
	7
	7
	7
	7
	5
	5
	5
	5


Nguồn: Bộ Tài chính: Kế hoạch cắt giảm thuế của VN để thực hiện AFTA, Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội, tháng 2 năm 1998.
Bảng 16.  Lịch trình giảm thuế trái cây để thực hiện khu vực mậu dịch tự do SEAN 

	Mã
	Miêu tả sản phẩm
	Mức thuế gần đây
	98
	99
	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	0801.00
	Dừa, điều tươi hoặc đông lạnh đã  hoặc chưa bóc vỏ
	30
	30
	25
	25
	20
	15
	15
	10
	10
	5

	0802.00
	Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ
	30
	30
	25
	25
	20
	15
	15
	10
	10
	5

	0803.00
	Chuối bao gồm cả chuối lá tươi hoặc khô
	30
	30
	25
	25
	20
	15
	15
	10
	10
	5

	0804.00
	Chà là, sung, dứa, lê, ổi, xoài, măng cụt tươi hoặc khô
	30
	
	
	
	
	30
	30
	20
	15
	5

	0806.00
	Nho, tươi hoặc khô
	30
	
	
	
	
	30
	30
	20
	15
	5

	0807.00
	Các loại dưa tươi (bao gồm cả dưa hấu), đu đủ
	30
	
	
	
	
	30
	30
	20
	15
	5

	0808.00
	Táo tây, lê, quả mộc qua, tươi
	30
	
	
	
	
	30
	30
	20
	15
	5

	0809.00
	Mơ, anh đào, đào, mận tươi
	30
	
	
	
	
	30
	30
	20
	15
	5

	0810.00
	Các loại trái cây tươi khác
	30
	
	
	
	
	30
	30
	20
	15
	5

	0811.00
	Quả và hạt đã hoặc chưa hấp hoặc luộc chín, đông lạnh đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác,
	30
	
	
	
	
	30
	30
	20
	15
	5

	0812.00
	Hạt và quả bảo quản tạm thời (Ví dụ: bảo quản bằng muối hoặc bảo quản bằng cách khác)
	20
	
	
	
	
	20
	20
	15
	15
	5

	0813.00
	Qủa khác trừ các loại quả thuộc nhóm  0801 đến 0806; hỗn hợp các loại quả hạch  và quả khô thuộc chương này
	30
	25
	25
	20
	20
	15
	15
	10
	10
	5

	0814.00
	Vỏ các loại quả có múi (họ chanh), hoặc dưa tây(kể cả dưa hấu), tươi, lạnh, khô hoặc bảo quản tạm thời bằng nước muối hoặc bảo quản trong các dung dịch khác,
	10
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


Nguồn: Bộ Tài chính, Kế hoạch cắt giảm thuế của VN để thực hiện AFTA, Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội, tháng 2 năm 1998.
Bảng 17.   Lịch trình giảm thuế rau quả chế biến để thực hiện khu vực tự do ASEAN 

	Mã 
	Mô tả sản phẩm
	Mức thuế gần đây
	98
	99
	00
	01
	02
	03
	04
	05
	06

	2001.00
	Rau, quả và các phần ăn được khác của cây đã chế biến hoặc bảo quản bằng giấm hoặc và axit acetic 
	40
	
	
	
	
	40
	30
	20
	15
	5

	2002.00
	Cà chua đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác trừ giấm và axít,
	40
	
	
	
	
	40
	30
	20
	15
	5

	2003.00
	Nấm đã chế biến hoặc bảo quản bằng những cách khác trừ giấm và axít,acetic 
	40
	
	
	
	
	40
	30
	20
	15
	5

	2004.00
	Rau khác chế biến hoặc bảo quản bằng những cách khác trừ giấm và axít,acetic  hoặc đông lạnh 
	40
	
	
	
	
	40
	30
	20
	15
	5

	2005.00
	Các loại rau khác chế biến hoặc bảo quản bằng những cách khác ngoài giấm và axít,acetic nhưng không ướp đông
	40
	
	
	
	
	40
	30
	20
	15
	5

	2006.00
	Quả, quả bóc vỏ và phần khác của cây bảo quản bằng đường
	40
	
	
	
	
	40
	30
	20
	15
	5

	2007.00
	Mứt, nước quả đông, mứt quả nghiền (chủ yếu họ nhà chanh), nước ép trái cây,
	40
	
	
	
	
	40
	30
	20
	15
	5

	2008.00
	Quả và phần khác của cây bảo quản bằng đường hoặc rượu: Chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
	40
	
	
	
	
	40
	30
	20
	15
	5

	2009.00
	Nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước ép rau chưa lên men, không có rượu hoặc đường
	40
	
	
	
	
	
	40
	25
	15
	5


Nguồn: Bộ Tài chính: Kế hoạch cắt giảm thuế của VN để thực hiện AFTA, Nhà xuất bản tài chính, Hà Nội, tháng 2 năm 1998.
3.5.     Sản xuất và xuất khẩu quả của một số nước trong khu vực
Mặc dù có sự phát triển đáng kể trong thời gian qua cả về sản lượng và diện tích gieo trồng, năng lực sản xuất rau quả của Việt Nam vẫn còn rất khiếm tốn, đặc biệt là về sản lượng quả nhiệt đới so với các nước khác trong khu vực. Bảng sau đây so sánh về sản lượng của một số loại quả giữa Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN.

Bảng 18: Sản lượng một số loại quả của các nước năm 2001 (1000 tấn)

	
	Dứa
	Xoài
	Cây có múi
	Chuối

	Trung Quốc
	1338.7
	3262.9
	10460.0
	5554.7

	  ấn độ
	1100.0
	11500.0
	4870.0
	16000.0

	  Indonesia
	300.0
	950.0
	680.0
	3600.0

	  Malaysia
	130.0
	30.0
	28.5
	560.0

	  Philippin
	1700.0
	886.0
	177.3
	5100.0

	 Thái Lan
	1978.8
	1633.5
	1079.5
	1750.0

	Việt Nam
	284.5
	178.8
	442.6
	1248.0


Nguồn: FAO, Tổng Cục Thống kê

Như vậy, đối với cả bốn loại quả nhiệt đới chính Việt Nam đều có sản lượng thấp hơn hẳn so với ba nước ASEAN, chỉ trừ đối với quả có múi sản lượng của Việt Nam cao hơn đáng kể so với Philipin. Nếu chỉ tính riêng 2 mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu của Việt Nam là xoài và dứa thì sản lượng của chúng ta thấp hơn hẳn so với các nước thành viên của ASEAN. Năm 2001, sản lượng xoài của Indonesia và Philipin đạt khoảng 900 ngàn tấn, cao gấp khoảng 5 lần so với của Việt Nam. Còn sản lượng xoài của Thái Lan đạt 1,6 triệu tấn cao gấp 9 lần so với sản lượng xoài của Việt Nam.

Năm 2001, sản lượng dứa của Thái Lan cũng đạt gần 2 triệu tấn, cao gấp 7 lần so với của Việt nam, trong khi đó sản lượng dứa của Philipin cũng đạt 1,7 triệu tấn, bằng khoảng 6 lần so với của Việt Nam.

Tương tự, đối với chuối, sản lượng của Việt nam cũng thấp hơn so với của các nước khác trong khu vực Asean. Năm 2001, sản lượng chuối của Philipin đạt trên 5 triệu tấn, bằng 4 lần so với của Việt nam. Trong khi đó, sản lượng chuối của Indonesia cũng đạt khoảng 3,6 triệu tấn, cao xấp xỉ 3 lần so với của Việt Nam.    

So sánh tình hình sản xuất một số loại quả cho thấy, Việt nam không phải là nước có lợi thế mạnh trong sản xuất cây ăn trái. Bên cạnh đó, Việt Nam chịu sự cạnh tranh rất mạnh từ các nước trong khu vực Asean, đặc biệt là Thái Lan và Philipin.  


Nhờ tiềm lực sản xuất mạnh nên trong những năm qua, Thái Lan, Phi lipin là những nước xuất khẩu rau quả rất mạnh trong khu vực. Theo báo cáo của FAO, năm 2001 lượng xuất khẩu chuối của Philipin trên 2 triệu tấn chuối, đạt kim ngạch gần 300 triệu USD, cao gấp khoảng 30 lần so với Việt Nam. Năm 2001, lượng xuất khẩu chuối của Trung Quốc và Malaysia cũng đạt khá cao so với Việt Nam tương ứng 39 ngàn tấn và 29 ngàn tấn. 


Trong các nước trong khu vực thì Philipin là nước có tiềm năng sản xuất và xuất khẩu rau quả lớn nhất. Bên cạnh xuất khẩu một lượng lớn chuối hàng năm, Philipin còn là nước xuất khẩu dứa nhiều nhất trong khu vực. Năm 2001, Philipin  xuất khẩu trên 1,5 triệu tấn dứa tươi, đạt kim ngạch gần 30 triệu USD. Ngoài Philipin thì Thái lan và Malaysia cũng là những nước xuất khẩu dứa nhiều trong khu vực. Năm 2001, lượng xuất khẩu dứa của Malaysia đạt trên 16 ngàn tấn và cũng coa hơn rất nhiều so với của Việt Nam . Tuy nhiên sản phẩm dứa xuất khẩu chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn lại là dứa đóng hộp. Lượng dứa đóng hộp xuất khẩu của Việt Nam cao hơn rất nhiều so với dứa tươi, đạt 7,5 ngàn tấn năm 200, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với lượng xuất khẩu dứa hộp của một số nước như Thái Lan (418 ngàn tấn), Philipin (254 ngàn tấn).

Bảng 19: Giá trị và sản lượng xuất khẩu một số loại quả của các nước năm 2001

	 Nước

 
	Chuối


	Dứa
	Dứa hộp
	Xoài

	
	lượng (tấn)
	giá trị (000USD)
	l​­îng (tÊn)
	giá trị (000USD)
	l​­îng (tÊn)
	giá trị (000USD)
	l​­îng (tÊn)
	giá trị (000USD)

	Trung Quốc
	39265
	20821
	2277
	1444
	26567
	11419
	3222
	1681

	Indonesia
	263
	50
	2020
	887
	135807
	62742
	425
	289

	Malaysia
	29626
	8334
	16912
	2614
	15999
	7468
	4164
	2438

	Philippin
	2129309
	297371
	154412
	27407
	254186
	90843
	38523
	35990

	Thái Lan
	5522
	2154
	6471
	1503
	418722
	207060
	10829
	4895

	Việt Nam
	4200
	1000
	65
	60
	7500
	5000
	300
	900


chú ý: Giá trị và lượng lấy từ FAO, giá trị và lượng xuất khẩu dứa chia thành một số  loại khác nhau, ở đây nghiên cứuchỉ lấy dứa và dứa đóng hộp
Nguồn: FAO

Tương tự, thì lượng xuất khẩu xoài của Việt Nam cũng rất thấp so với các nước khác. Năm 2001, lượng xuất khẩu xoài của Việt Nam là 300 tấn trong khi của Thái Lan là trên 10 ngàn tấn, philipin là trên 38 ngàn tấn. Những con số này cho thấy, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam còn rất thấp so với các nước trong khu vực. Để có thể cạnh tranh được với sự xâm nhập của rau quả ngoại nhập, nhất là sau khi thực hiện lịch trình giảm thuế AFTA, thì Việt nam cần cố gắng rất nhiều nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của rau và đặc biệt là quả Việt Nam  

3.6.     Dự báo nhu cầu trên thế giới

Xuất khẩu tạo ra một tiềm năng phát triển. Dự báo của Tổ chức Nông - Lương thế giới (FAO), thời kỳ 2001-2010 nhu cầu nhập khẩu rau quả của các nước trên thế giới sẽ gia tăng với mức tiêu thụ rau quả hằng năm bình quân 3,6%, trong khi tốc độ phát triển sản lượng rau quả chỉ đạt 2,8%. Như với đối với thị trường rau quả thế giới cung vẫn chưa đáp ứng được cầu. 

Thị trường quả nhiệt đới tuy nhỏ nhưng đang phát triển nhanh. Ba thị trường nhập khẩu quả tươi nhiệt đới chính là châu Âu, Mỹ và Nhật Bản chiếm tới 75% nhập khẩu của thế giới. Theo ước tính của FAO, năm 2001 nhập khẩu các loại quả nhiệt đới tươi của thế giới tiếp tục tăng 4,5% so với năm trước lên 2,137 triệu tấn. Trong đó, nhập khẩu của các nước phát triển ước đạt 1,774 triệu tấn, tăng 5,1% so với năm 2000, chiếm 83% tổng lượng nhập khẩu các loại quả tươi nhiệt đới, còn nhập khẩu của các nước đang phát triển ước đạt 363 nghìn tấn, tăng 1,7%. 

Dứa là quả nhiệt đới được trao đổi phổ biến nhất và hầu hết ở dạng chế biến. Hiện nay, tổng lượng xuất khẩu dứa hộp toàn thế giới là khoảng trên 1 triệu tấn. Xoài là quả nhiệt đới quan trọng thứ hai xét về phương diện thương mại trên toàn thế giới, cả về sản lượng và giá trị. Khối lượng xoài tươi xuất khẩu vượt đạt 393,2 nghìn tấn trong năm 2001. Trong những năm đầu 1990s, xuất khẩu xoài tươi tăng trưởng 8%/năm. 

Xu hướng hiện nay là tăng cường khối lượng nhập khẩu vì người tiêu dùng hiểu rõ giá trị của quả nhiệt đới hơn, có thu nhập cao hơn và nhu cầu của người gốc châu á sống định cư ở EU và Mỹ. Mức tăng nhập khẩu lớn nhất là đối với xoài, vải và nhãn (khoảng 7%/năm). 

FAO cũng đưa ra dự đoán, năm 2002 nhu cầu nhập khẩu quả tươi nhiệt đới sẽ tiếp tục tăng 5%, lên 2,25 triệu tấn. Dự báo, ba năm tới nhu cầu nhập khẩu quả tươi nhiệt đới sẽ tăng với tốc độ 3%/năm và sẽ đạt 2,46 triệu tấn vào năm 2005. Trong đó, dự kiến nhập khẩu xoài tươi trên thế giới sẽ tăng lên 460 nghìn tấn. Nhu cầu nhập khẩu vải sẽ tăng khoảng 7%/năm tức là khoảng 50.000 tấn trong cùng thời kỳ trên do người tiêu dùng ngày càng ưu thích mùi vị và khả năng chế biến của các loại quả này. Số liệu 5% tăng trưởng của nhu cầu về nhãn cũng hứa hẹn cho tương lai của loại quả này. Các loại quả khác như sầu riêng và chôm chôm phục vụ cho thị trường châu á cũng khá hứa hẹn. 

Đồ thị 1: Biến động diện tích rau quả 1975-2001 (000 ha)


�





Đồ thị 2 : Diện tích cây ăn quả các vùng (1000 ha)


�





Đồ thị 3  Mức tiêu thụ rau quả bình quân đầu người (kg/người/năm)


�





Đồ thị 5: Lượng tiêu thụ rau quả của Việt Nam (kg/người/năm)


�





Đồ thị 6 : Nhu cầu tiêu thụ rau quả theo vùng năm 1993-1998 (kg/người/năm)


�





Đồ thị 7: Kim ngạch xuất khẩu rau, quả của Việt Nam từ năm 1990 (triệu USD)


�





Đồ thị 10: Kim ngạch xuất khẩu rau quả củaViệt Nam sang Trung Quốc(000 USD)


�





Đồ thị 11: Kim ngạch xuất khẩu rau quả củaViệt Nam sang Hàn Quốc và Đài Loan (000 USD)


�





Hộp 1.Vườn tạp không thể tạo ra hàng hoá


Thời Báo Kinh tế Sài gòn, 01/3/2001


Mới đây, do không đáp ứng đủ khối lượng, Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Lâm Đồng đã vuột mất hợp đồng xuất khẩu 30.000 tấn cà rốt. Ông Phạm Văn Phụng, Giám đốc công ty cho biết chỉ mới gom góp được khoảng 10.000 tấn từ các nhà vườn, lập tức cà rốt trở nên khan hiếm, giá cả tăng lên vùn vụt, công ty đành chào thua để khách chuyển sang mua ở Indonesia. Ông Đồng Văn Khiêm, Giám đốc Công ty cổ phần Hoa lan cây cảnh Sài Gòn, cũng nêu ra trường hợp tương tự. Công ty nhận được đơn đặt mua 2.500 cây mai chiếu thuỷ, nhưng chạy đôn đáo, ra đến tận Bình Định cũng chỉ gom được 850 cây. Ông Khiêm nhận xét: “Việt Nam có nhiều loại sản phẩm, nhưng khi cần cho xuất khẩu lại không đủ để thành hàng hoá”. Theo ông, hiện nay ngành trồng trọt chủ yếu là vườn tạp, chỗ nào cũng có một ít loại cây này, cây kia. Nhìn về góc độ kinh tế thì loại vườn nay xem như bỏ, không thể làm ra hàng hoá lớn để mua bán.


Ông Dương Đức Tùng, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT Hải Phòng, dẫn chứng trường hợp xây dựng cùng cà chua 1.200 ha cho nhà máy chế biến mới xây xong ở Hải Phòng. “Chỉ mới có 5 ha cà chua mà đã phải đàm phán với 300 hộ dân, vừa khó cho nhà máy, vừa khó cho công tác khuyến nông mà chất lượng sản phẩm khó mà đồng đều được”, ông Tùng nói.





Hộp 2:  Chế biến và xuất khẩu trái cây 


“ Việt Nam chủ yếu xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc, Đài Loan, Nhật và Triều Tiên. Chỉ mãi gần đây Việt nam mới xuất khẩu trái cây sang châu Âu và Mỹ.


Các nước láng giềng đã xuất khẩu trái cây nhiều năm trồng được những cây cho chất lượng trái tốt hơn Việt Nam và cũng giỏi bán sản phẩm của mình hơn.


Quan trọng là họ được nhà nước hỗ trợ nhiều hơn trong việc hạ giá thành sản phẩm và sản xuất ra khối lượng lớn.


 	Hơn nữa công nghệ sau thu hoạch cao cấp cho phép họ bảo quản quả lâu hơn và duy trì được thị trường. ở Việt Nam vấn đề cải tiến công nghệ sau thu hoạch từng được bàn đến, tuy nhiên cho đến nay việc này không mấy tiến triển.


	Chỉ có khoảng 5 – 7% lượng quả nhà trồng được chế biến. Cả nước có khoảng 60 nhà máy và cơ sở chế biến với tổng công suất 150.000 tấn/năm, nhưng hầu hết các nhà máy và cơ sở này sử dụng công nghệ lạc hậu”
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� Nguồn: “Hà Nội - Thành phố của những vành đai cây ăn quả”, Báo Tiền Phong, ngày 28/5/2002.


�   Tốc độ tăng nhanh trong những năm 90, một phần là do diện tích tại thời điểm năm 1990 là rất thấp .  Mặc dù có sự tăng trưởng ổn định của diện tích cây trồng, nhưng điều này cũng có thể phản ánh sự không bình thường về mặt thống kê .


�   Trong thống kê diện tích 3 loại cây gộp làm một.


� Nguồn: Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện chương trình rau quả, 9/2001, Ban Chỉ đạo chương trình rau quả, Bộ Nông nghiệp và PTNT


� Phần này dựa rất nhiều vào báo cáo của Bộ NN&PTNT (MARD)- Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) "Ngành rau quả ở Việt Nam:  Tăng giá trị từ khâu sản xuất đến tiêu dùng", 2001


� Cần phải nói rằng những con số này có thể không bao gồm tiêu thụ rau quả như một phần sản phẩm chế biến (như nước quả và mứt) và tiêu thụ ở nhà hàng.


� Theo tiêu chí của Tổng cục thống kê, các nhóm được chia theo năm nhóm thu nhập từ nghèo nhất tới các hộ có thu nhập 


cao nhất.


� Xin nhắc lại là các hộ “thành thị” bao gồm cả ở Hà Nội, TPHCM, các thành phố và thị xã khác. Sản xuất rau quả ở thành thị có thể ở các vườn trong thành phố hoặc tại các khu đất ở ngoại ô mà các hộ có quyền sử dụng.


� IFPRI-MARD, 2001


� Theo FAO


� Hàng năm, Trung Quốc xuất khẩu 3 tỉ USD rau quả và nhập khẩu khoảng 300-400 triệu USD


� Một số nguồn thông kê tính gia vị (đặc biệt là hạt tiêu) là sản phẩm rau quả. Nếu tính theo nghĩa rộng như vậy thì Singapore là một thị trường quan trọng, nhập khẩu trên 50 triệu USD rau quả và gia vị của Việt Nam 


� báo cáo nêu ra 4 loại quả, trong khi các loại quả khác được  đưa vào mục "các nông sản khác"
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